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GIỚI THIỆU

Hiện nay ở hầu hết các trung tâm IVF trên thế giới, 

chất lượng của phôi thường được đánh giá bằng các đặc 

điểm hình thái của phôi trong giai đoạn phân chia như: 

số lượng phôi bào, tỉ lệ phân mảnh, tính đối xứng, sự 

hiện diện của hiện tượng đa nhân và trạng thái nén chặt 

của phôi. Các chuyên viên phôi học sẽ ghi nhận các đặc 

điểm của phôi dưới kính hiển vi và đánh giá mối tương 

quan của các đặc điểm này với tiềm năng làm tổ trong 

lòng tử cung của từng phôi riêng lẻ. Tuy nhiên, các chỉ 

tiêu đánh giá này vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. 

Nhiều phôi tốt được chọn lựa để chuyển cho bệnh nhân 

nhưng bệnh nhân vẫn không có thai.
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Trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF – in vitro fertilization), việc đánh giá chính xác chất lượng của phôi là một 

trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công. Nhiều hệ thống đánh giá chất lượng phôi giai 

đoạn phân chia đã được đưa ra dựa trên đặc điểm hình thái của phôi như: số lượng phôi bào, tỉ lệ phân mảnh, 

tính đối xứng, sự hiện diện của hiện tượng đa nhân và trạng thái nén chặt của phôi. Bên cạnh đó, nhiều nghiên 

cứu gần đây cho thấy các biểu hiện gen ở tế bào hạt (cumulus cell) có liên quan tới sự trưởng thành của noãn, 

chất lượng phôi và khả năng có thai ở bệnh nhân. Cùng với sự phát triển của các kỹ thuật như real-time PCR, 

quantitative RT-PCR, microarray cho phép tầm soát hàng nghìn gen khác nhau thì việc sử dụng tế bào hạt ở 

người như một tiên lượng mới để đánh giá sự phát triển của phôi và kết quả thụ tinh là một vấn đề hiện đang 

được quan tâm trên thế giới. Đây là một hướng nghiên cứu chưa được quan tâm ở Việt Nam.
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Sự ra đời của các kỹ thuật cho phép tầm soát hàng 

nghìn gen khác nhau đã mở ra một hướng mới cho 

việc đánh giá chất lượng của phôi dựa vào biểu hiện 

gen của các tế bào hạt (cumulus cell). Nhiều nghiên 

cứu cho thấy các gen biểu hiện ở tế bào hạt của 

người có liên quan đến sự trưởng thành của noãn 

(Feuerstein và cs., 2007), chất lượng của phôi 

(McKenzie và cs., 2004; Zhang và cs., 2005; Van 

Montfoort và cs., 2008) và khả năng có thai (Assou 

và cs., 2008; Hamel và cs., 2010) vì chúng có mức 

độ biểu hiện khác nhau tùy vào trạng thái trưởng 

thành của noãn, quá trình thụ tinh và các giai đoạn 

phát triển của phôi. Đây là hướng nghiên cứu còn khá 

mới mẻ và đang được quan tâm hiện nay.

CÁC DẤU ẤN SINH HỌC 
(BIOMARKER) CỦA TẾ BÀO 
HẠT – TIÊN LƯỢNG MỚI 
ĐỂ ĐÁNH GIÁ 
CHẤT LƯỢNG NOÃN

Khi so sánh biểu hiện gen của tế bào hạt ở noãn thất 

bại thụ tinh in vitro với noãn thụ tinh và phát triển thành 

phôi bình thường vào ngày 3, Zhang và cộng sự (2005) 

nhận thấy có 60 gen có biểu hiện khác nhau giữa 2 

nhóm này. Trong số đó phải kể đến biểu hiện vượt trội 

của các gen (PTX3, PTGS2) điều hòa sự giãn rộng của 

lớp tế bào hạt ở nhóm noãn thụ tinh. Như vậy, sự giãn 

rộng của lớp tế bào hạt được ghi nhận khi noãn trưởng 

thành hoàn hoàn, có khả năng thụ tinh và phát triển 

thành phôi (Dunning và cs., 2007; Feuerstein và cs., 

2007; Anderson và cs., 2009). 

Huang và cộng sự (2013) tiến hành so sánh sự biểu 

hiện gen của tế bào hạt ở những giai đoạn phát triển 

khác nhau của noãn (noãn MII so với noãn MI hoặc 

GV thu được từ những bệnh nhân bị hội chứng buồng 

trứng đa nang). Trong nhóm noãn ở giai đoạn MII, họ 

nhận thấy sự biểu hiện của các gen điều hòa chu kỳ 

tế bào, điều khiển quá trình biệt hóa và gắn kết của tế 

bào như gen RUNX2, PSAT1, ADAMTS9 cao hơn có 

ý nghĩa thống kê so với nhóm còn lại. Bên cạnh đó, 

mức độ biểu hiện của một số gen khác ở nhóm noãn 

MII như CXCL1, CXCL2, CXCL3 và ITGB5 lại thấp hơn 

có ý nghĩa thống kê. Như vậy, sự biểu hiện của các 

gen kể trên ở các giai đoạn phát triển khác nhau của 

noãn là khác nhau. Cũng theo nghiên cứu của Huang 

và cộng sự thì ngoài quá trình trưởng thành noãn, các 

gen kể trên còn tham gia vào các quá trình khác như: 

quá trình tổng hợp các acid amin (PSAT1), quá trình 

phát triển (ADAMTS9), đáp ứng viêm nhiễm (CXCL1, 

CXCL2, CXCL3) và quá trình bám dính của tế bào 

(ITGB5).

MỐI LIÊN HỆ GIỮA 
SỰ BIỂU HIỆN GEN CỦA 
TẾ BÀO HẠT VỚI 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI 
VÀ KHẢ NĂNG CÓ THAI

Sự biểu hiện gen của tế bào hạt ở nhóm noãn đã 

thụ tinh và hình thành 2 tiền nhân (CC2PN, n=130) và 

nhóm noãn đã thụ tinh và hình thành đa tiền nhân 

(CCMPN, n=36) được so sánh bởi Huang và cộng sự 

(2013). Kết quả cho thấy mức độ biểu hiện gen PTX3 
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ở nhóm CC2PN thấp hơn gấp 2 lần so với nhóm CCMPN 

(0,5 ± 0,05 so với 1,0 ± 0,17). Như vậy, biểu hiện gen 

PTX3 không chỉ cho thấy mức độ trưởng thành của 

noãn (noãn MII có biểu hiện gen này cao hơn so với 

nhõm noãn MI hoặc GV) mà còn là tiên lượng cho sự 

phát triển bình thường của hợp tử (biểu hiện gen ở 

nhóm CC2PN thấp hơn so với nhóm CCMPN). Từ kết quả 

này, phải chăng noãn có lớp tế bào hạt giãn rộng quá 

lớn không nên được chọn để thụ tinh nhân tạo?

Bên cạnh đó, họ cũng tiến hành so sánh sự biểu hiện 

gen của tế bào hạt ở nhóm noãn thụ tinh và phát 

triển thành phôi nang (CCB+, B: blastocyst, n=37) với 

nhóm noãn thụ tinh nhưng không phát triển thành 

phôi nang (CCB-, n=36). Trong những gen được khảo 

sát, nhận thấy gen RUNX2 và GPX3 biểu hiện thấp 

hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm noãn phát triển 

thành phôi nang. Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên 

hệ giữa sự biểu hiện của gen RUNX2 với quá trình 

phóng noãn, tổng hợp luteinize và các hormone sinh 

dục (Park và cs., 2010; Fan và cs., 2011). GPX3 có 

liên quan đến sự gia tăng các chất gây phản ứng oxy 

hóa (reactive oxygen species – ROS), dẫn đến quá 

trình peroxide hóa lipid màng tế bào, bất hoạt các 

enzyme, gây tổn thương tế bào dẫn đến quá trình 

chết theo chương trình (apoptosis) của tế bào (Buttke 

và cs., 1994). Như vậy, việc tăng biểu hiện gen GPX3 

ở nhóm noãn thụ tinh nhưng không phát triển thành 

phôi nang đồng nghĩa với việc tăng hàm lượng ROS 

sẽ có tác động xấu tới sự phát triển của phôi và khả 

năng có thai (Pasqualotto và cs., 2004; Das và cs., 

2006). Do đó, chúng ta có thể tiên lượng sự phát 

triển của phôi thông qua sự biểu hiện 2 gen kể trên, 

từ đó giúp cho quá trình chọn lựa phôi tốt được tối 

ưu hóa hơn.

Đây là một hướng nghiên cứu mà Trung tâm Nghiên 

cứu Di truyền và Sức khỏe Sinh sản (CGRH), Khoa Y, 

Đại học Quốc gia TPHCM đang tìm hiểu và đánh giá 

khả năng thực hiện và ứng dụng tại Việt Nam trong thời 

gian tới. Việc ứng dụng các công nghệ sinh học phân tử 

vào y học sinh sản có thể là hướng phát triển tiềm năng 

trong thời gian tới tại Việt Nam.

KẾT LUẬN

Trong các chu trình hỗ trợ sinh sản, tế bào hạt của 

nang noãn thường bị loại bỏ. Tuy nhiên, ngày càng 

nhiều nghiên cứu cho thấy sự giãn rộng và biểu hiện 

gen của chúng có liên quan trực tiếp tới sự phát triển 

hoàn thiện của noãn, chất lượng phôi và khả năng có 

thai. Việc giải mã được các gen của tế bào hạt cung 

cấp thêm một tiên lượng mới, hỗ trợ cho các chẩn 

đoán lâm sàng và lựa chọn phôi tốt cho bệnh nhân, 

giúp tăng tỉ lệ thành công của các chu trình hỗ trợ sinh 

sản. Hướng nghiên cứu này có thể được triển khai ở 

Việt Nam trong thời gian tới.
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